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Bảng 3: So sánh giá trị trung bình của mẫu nghiên 
cứu với tác giả trong nước 

Phép đo (mm/độ) Tác giả Hồ Thị Quỳnh Trang p 
Li to E 1,04 0,83 0,39 
Ls to E -0,61 -0,9 0,2 

Sn-Ls-Li-Pg’ 144,90 148,36 0,000 
Pn-N’-Pg’ 27,21 27,3 0,78 
Sn-Pn-N’ 101,56 102,67 0,11 
Li-B’-Pg’ 130,22 129,41 0,38 

Cm-Sn-Ls 94,49 93,26 0,25 
 
Bảng 4: So sánh giá trị trung bình của mẫu nghiên 

cứu với tác giả ngoài nước 
Phép đo 
(mm/®é) 

Tác 
giả 

Steiner Ricketts K.Djaha p 

Mẫu  
nghiên cứu 

Việt 
Nam 

Châu 
Âu Châu Âu Châu phi 

da đen  

Li to S 2,26 0  ≥ 8 0,000 
Ls to S 1,59 0  ≥5 0,000 
Li to E 1,04  -2 ≥ 6 0,000 
Ls to E -0,61  -4 ≥ 3 0,000 

Cm-Sn-Ls 
Nam 
Nữ 

 
91,67 
97,41 

Tiêu chuẩn Châu Âu 
90-95 

95-110 
So sánh góc môi cằm với nghiên cứu của 

Scheiderman (nam 1220, nữ 1280) chúng tôi thấy góc 
môi cằm ở nam của chúng tôi lớn hơn. Như vậy rõ ràng 
điểm B’ ở nam trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi ít 
lõm hơn, hay nói cách khác cằm của nam trong mẫu 
chúng tôi ít nhô ra trước hơn so với người Châu âu. 

Qua bảng 2, bảng 4 chúng tôi thấy như vậy về 
mặt tiêu chí thẩm mỹ mẫu nghiên cứu của chúng tôi 
có nhiều điểm khác với người Châu âu tuy nhiên về 
mặt xu hướng thẩm mỹ ở từng giới thì giống nhau. 

Kết luận 
Qua nghiên cứu 143 sinh viên lứa tuổi 18-25, bằng 

phương pháp hội đồng chúng tôi có được 61 sinh viên 
(31 nam, 30 nữ) có khuôn mặt hài hòa, phân tích các 
đường thẩm mỹ E, S và các góc thẩm mỹ chúng tôi 
nhận thấy xu hướng thẩm mỹ của nhóm hài hòa giống 
với xu hướng thẩm mỹ của Châu âu mặc dù các số đo 
phần lớn rất khác nhau. Môi trên của cả nam và nữ 
đều tiến ra phía trước gần sát với đường thẩm mỹ E, 

môi dưới thì nằm trước đường thẩm mỹ. So với nữ, 
môi trên của nam lồi hơn. 

Summary 
The aim of this study is to assess differences 

between esthetic line E and esthetic line S of 
harmonious faces and normal faces. Profile photos 
and cephalometric photos of 143 students, who have 
normal faces, are examinated by 5 orthodontists, 5 
painters, 5 plastic surgeons and 5 anthropometric 
experts to choose harmonious faces (63males, 
80females). All of 143 students were taken digital 
cephalometric radiography. We measured the 
distances from the most protrudent point of upper lip 
and lower lip to line E and line S in cephalometric 
radiograpghy. After compared the results of group of 
harmonious faces to those of group of normal faces in 
each sex, we have some conclusions: upper lip in 
both sexes protrude and close to esthetic line E, 
Lower lip in both sexes is in front of esthetic line. 
Upper lip of man protrude more than that of woman.... 

Keywords: digital cephalometric, esthetic line E, S. 
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Nghiên cứu tác dụng của thuốc salamin đến một số chỉ tiêu huyết học  

và miễn dịch trên bệnh nhân ung thư vòm họng đang tia xạ 
 

Bành Văn Khìu - Viện YHCT Quân đội 
Đặng Quốc Khánh - Cục Quân y 

Đậu Cử Nhân - Bệnh viện YHCT Nghệ An 
 

Tóm tắt 
Salamin là thuốc được bào chế từ thảo dược gồm 

Côn bố và Hải tảo. Trên thực nghiệm invivo, invitro 
thuốc có tác dụng làm ức chế sự phát triển của tế bào 
ung thư đồng thời có thể làm tăng khả năng miễn dịch 

của cơ thể. Trên thử nghiệm lâm sàng thấy thuốc có 
tác dụng hạn chế sự giảm số lượng hồng cầu, làm 
tăng số lượng tế bào TCD4, TCD8 và đưa tỷ lệ 
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TCD4/TCD8 trở về giá trị bình thường cao hơn nhóm 
chứng. 

Từ khoá: Salamin, thảo dược, Côn bố, Hải tảo. 
summary 
Salamin is a drug made from herbs including Côn 

bè and HẢI tảo. From invivo, invitro experiment the 
drug shows that it can inhibit the growth of cancer 
cells and at the same time improve the immune 
system of the body. Clinically, the drug can slow 
down the reduction of red blood cells and increase 
the number of TCD4, TCD8 cells. The drug also helps 
return the TCD4/TCD8 rate to the normal value which 
is higher than the control group. 

Keywords: Salamin, Con bo, Hai tao. 
đặt vấn đề  
Ung thư vòm họng (UTVH) là bệnh đứng hàng đầu 

trong các ung thư tai mũi họng - đầu mặt cổ. ở Việt 
Nam UTVH chiếm 9% trong các loại ung thư nói 
chung, xếp hàng thứ 3 sau ung thư cổ tử cung và ung 
thư dạ dày. 

Điều trị bằng tia xạ là phương pháp được áp dụng 
phổ biến và có hiệu quả đối với UTVH. Nhược điểm 
của tia xạ là không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà 
còn làm tổn thương các tế bào lành vùng lân cận và 
ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Việc nghiên cứu sử 
dụng các thảo dược có khả năng làm giảm các tác 
dụng phụ của tia xạ, đồng thời tăng sức đề kháng cho 
cơ thể góp phần phối hợp hỗ trợ trong điều trị các 
bệnh ung thư nói chung, ung thư vòm họng nói riêng 
đang được nhiều người quan tâm. 

Trong nghiên cứu này mục tiêu của chúng tôi là 
tìm hiểu tác dụng của thuốc Salamin đến số lượng 
hồng cầu, và các tế bào miễn dịch trên bệnh nhân 
UTVH tiên phát giai đoạn III, IV và IVB đang tia xạ. 

chất liệu, đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu  

1. Chất liệu nghiên cứu. 
Thuốc Salamin được sản xuất tại khoa dược Viện 

y học cổ truyền quân đội, công thức điều chế cho 1 
viên nang 0,5g gồm có: 

Hải tảo: 2g (tương đương vói 0,225g cao khô) 
Côn bố: 2g (tương đương với 0,225g cao khô) 
Lactose: 0,05g 
Thuốc được bào chế dưới dạng viên nang ép vỉ, 

mỗi vỉ 10 viên, đóng hộp 50 viên/hộp  
2. Đối tượng nghiên cứu. 
60 bệnh nhân ung thư vòm họng tiên phát đang 

được điều trị bằng tia xạ đơn thuần tại khoa chống 
đau – cơ sở 2 Tam Hiệp –Bệnh viện K Hà Nội, từ 
tháng 06/2005 đến tháng 02/2006. 

* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 
- Bệnh nhân được chẩn đoán UTVH tiên phát giai 

đoạn III, IVA và IVB theo phân loại TNM của hiệp hội 
phòng chống ung thư quốc tế (UICC) và hội ung thư 
MỸ (AJCC). 

- Bệnh nhân tình nguyện tham gia nghiên cứu và 
theo suốt quá trình điều trị. 

* Tiêu chuẩn loại trừ: 

- Bệnh nhân UTVH giai đoạn muộn có di căn xa. 
- Bệnh nhân UTVH có mắc thêm các bệnh lao, 

viêm gan tiền triển, suy chức năng gan, thận. 
3. Phương pháp nghiên cứu. 
Tiến cứu, mù đơn, mở, ngẫu nhiên, có so sánh với 

nhóm chứng và so sánh từng nhóm trước và sau điều 
trị. 

4. Xử lí số liệu. 
Số liệu thu được được xử lý theo phương pháp 

thống kê thường dùng trong y sinh học. 
kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm bệnh nhân. 
Trong tổng số 60 bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

tập trung chủ yếu ở độ tuổi 41- 60, gồm 40 bệnh nhân 
chiếm tỷ lệ 66,6%.  

Tỷ lệ nam/nữ là 2,53/1. 
Phân bố thể hiện theo YHCT: thể đàm độc uất kết 

nhiều nhất chiếm tỷ lệ 43,3%, thể can phế uất nhiệt 
chiếm 35%, thể phế thận âm hư chiếm 21,7%. 

2. Tác dụng của thuốc lên số lượng hồng cầu 
trước và sau điều trị. 

Bảng 1: Trung bình số lượng hồng cầu trước và 
sau điều trị (106/mm3):  

Hồng cầu 
Nhóm 

Trước điều trị 
X ± SD 

Sau điều trị 
X ± SD 

p 

Nhóm dùng thuốc 4,45 ± 0,55 4,32 ± 0,48 > 0,05 
Nhóm chứng 4,53 ± 0,55 4,07 ± 0,52 < 0,01 

p > 0,05 < 0,05  
Nhận xét: Số lượng hồng cầu trung bình ở cả hai 

nhóm trước điều trị khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê với p > 0,05. 

- Số lượng hồng cầu trung bình ở cả hai nhóm sau 
điều trị đều giảm nhưng ở nhóm chứng giảm có ý 
nghĩa thống kê với p < 0.01, còn ở nhóm dùng thuốc 
giảm không có ý nghĩa. Đồng thời sau điều trị số 
lượng hồng cầu trung bình giữa hai nhóm khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

3. Tác dụng của thuốc lên tế bào lympho T: 
3.1 Tế bào TCD4: 
Bảng 2: Số lượng Lympho bào TCD4 trung bình 

trước và sau điều trị (tế bào/mm3): 
TCD4 

Nhóm 
Trước điều trị 
X ± SD 

Sau điều trị 
X ± SD 

p 

Nhóm dùng thuốc 508,87±181,04 462,73±147,36 p>0,05 
Nhóm chứng 521,63±164,25 359,58±123,41 p<0,05 

p p > 0,05 p < 0,05  
Nhận xét:  
- Trước điều trị số lượng tế bào TCD4

 trung bình ở 
hai nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 
0,05). 

- Sau điều trị số lượng tế bào TCD4 trung bình ở 
hai nhóm đều giảm, nhưng ở nhóm dùng thuốc giảm 
không có ý nghĩa thống kê, còn ở nhóm chứng giảm 
có ý nghĩa với p < 0,05. Đồng thời sau điều trị so sánh 
giữa hai nhóm cũng khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05. 

3.2 Tế bào TCD8: 
Bảng 3: Số lượng Lympho bào TCD8 trung bình 

trước và sau điều trị (tế bào /mm3): 
TCD8 
Nhóm Trước điều trị Sau điều trị p 
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X ± SD X ± SD 
Nhóm dùng thuốc 536,23±154,49 485,72±137,41 p>0,05 

Nhóm chứng 557,18±168,52 339,65±128,54 p<0,01 
p p > 0,05 p < 0,05  

 Nhận xét:   
- Số lượng tế bào TCD8 trung bình ở hai nhóm 

trước điều trị khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
p > 0,05. 

- Sau điều trị cả hai nhóm đều giảm nhưng nhóm 
dùng thuốc giảm không có ý nghĩa, còn nhóm chứng 
giảm có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Đồng thời so 
sánh sau điều trị giữa hai nhóm cũng thấy khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

3.3. Tỷ lệ TCD4/TCD8 trong giới hạn bình 
thường. 

Bảng 4: Số lượng bệnh nhân có tỷ lệ TCD4/TCD8 
trong giới hạn bình thường trước và sau điều trị 

TCD4/TCD8 
Nhóm 

Trước điều 
trị 

Sau điều trị p 

Nhóm dùng thuốc 14 21 p > 0,05 
Nhóm chứng 13 11 p < 0,01 

p p > 0,05 p < 0,01  
Nhận xét:  
- Trước điều trị ở nhóm chứng và nhóm dùng 

thuốc số bệnh nhân có tỷ lệ TCD4/TCD8 trong giới 
hạn bình thường khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05).  

- Sau điều trị ở nhóm nghiên cứu số bệnh nhân có 
tỷ lệ TCD4/TCD8 trong giới hạn bình thường cao hơn ở 
nhóm chứng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
(p< 0,01). 

Kết luận 

Qua nghiên cứu 60 bệnh nhân ung thư vòm họng 
đang tia xạ, trong đó 30 bệnh nhân được dùng thuốc 
Salamin, sau 30 ngày điều trị bước đầu chúng tôi rút 
ra kết luận như sau: 

Lứa tuổi mắc bệnh cao nhất là 40-60 tuổi, chiếm 
tỷ lệ 66,6% trong tổng số 60 bệnh nhân tham gia 
nghiên cứu. Tỷ lệ nam/nữ là 2,53/1. 

Thuốc Salamin có tác dụng hạn chế tác dụng phụ 
do tia phóng xạ và tăng cường miễn dịch đối với bệnh 
nhân ung thư vòm họng đang xạ trị: Làm hạn chế sự 
giảm số lượng hồng cầu, làm tăng số lượng tế bào 
TCD4, TCD8 và đưa tỷ lệ TCD4/TCD8 trở về giá trị bình 
thường cao hơn nhóm chứng, góp phần tích cực trong 
việc kích thích tăng cường miễn dịch. 
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  

CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG  
 

Tạ Văn Trầm và CS 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
“An toàn thực phẩm để bảo vệ cuộc sống tốt hơn” 

và ai cũng biết rằng sức khỏe là vốn quý nhất của 
cuộc sống con người. Trong đó thực phẩm là yếu tố 
trực tiếp và thường xuyên nhất ảnh hưởng đến sức 
khỏe, bởi thực phẩm không chỉ là nguồn cung cấp 
năng lượng và chất dinh dưỡng cho con người phát 
triển, duy trì sự sống và lao động mà còn là nguồn tạo 
ra ngộ độc và bệnh cho con người nếu ta không tuân 
thủ những biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP) hữu hiệu. Vai trò của người nội trợ (NNT) 
trong VSATTP vô cùng quan trọng, để tạo được một 
bữa ăn ngon, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho 
gia đình là cả một nghệ thuật và khoa học, mà không 
phải ai cũng hiểu hết được giá trị của nó. 

Thực phẩm không thể an toàn một cách tuyệt đối. 
Đa số các bệnh có liên quan đến thực phẩm là do 
nguyên nhân sinh học, tuy vậy các nguyên nhân hóa 

học, các phụ gia thực phẩm đang là mối đe dọa nổi 
lên trong những năm gần đây. Điều đó tiếp tục gây 
tác hại lên sức khỏe cộng đồng, mặc dù nhà nươc ta 
đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục nhưng dường 
như công tác VSATTP chưa thể đi vào cuộc sống mọi 
người. Do đó VSATTP là vấn đề cần được cộng đồng 
xã hội quan tâm. Xuất phát thực tế đó chúng tôi tiến 
hành đề tài này nhằm mục tiêu đánh giá kiến thức, 
thái độ và hành vi về VSATTP của thân nhân bệnh 
nhân (TNBN) tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 
(BVĐKTG), một yếu tố góp phần quan trọng trong 
việc tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mỗi người 
bệnh. Qua đó chúng tôi muốn chia sẻ, thông tin đến 
cộng đồng những kiến thức về VSATTP và kêu gọi 
mọi người quan tâm tích cực hơn nữa về VSATTP để 
bảo vệ cuộc sống tốt hơn.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


